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Tóm tắt 

Nghiên cứu kết quả gây tắc động mạch phế quản điều trị ho ra máu ở 36 BN tại Khoa 

Lao và Bệnh phổi - Bệnh viện 103 từ tháng 1-2005 đến 7-2006, bước đầu chúng tôi nhận 

thấy: kết quả tốt 77,78%, trung bình 22,22% và không có BN nào điều trị thất bại. Kết 

quả gây tắc động mạch phế quản (GTĐMPQ) điều trị  ho ra máu ở BN giãn phế quản và 

ung thư phế quản cao hơn so với BN lao phổi (77,78 - 82,61% so với 50%). GTĐMPQ 

đạt kết quả cao nhất ở BN có biểu hiện giãn cuống động mạch phế quản (ĐMPQ) 

(92,85%). Sốt, đau ngực trong 3 ngày đầu sau GTĐMPQ. Không gặp các biến chứng 

nguy hiểm cho BN. 

* Từ khoá: Gây tắc động mạch phế quản; Ho ra máu; Giãn phế quản; Lao phổi; Ung 

thư phế quản. 
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Summary 

Study results of bronchial arterial embolization to treat hemoptysis in 36 patients in 

the Department of Tuberculosis and Lung disease - Hopital 103 during the time 1-2005 to 

7-2006, we showed initial results: 77.78% patients had good results, with moderate 

results 22.22% of patients and no patients with bad results. Patients with bronchiectasis 

and bronchial cancer had better results  than patients with lung tuberculosis. Patients 

with enlargement of the bronchial arterial root had the best result. 13.89% of patients had 



fever; 52.78% of patients had chest pain , it lasted 3 days after bronchial arterial 

embolization.  

* Key words: Bronchial arterial embolization; Hemoptysis; Bronchiectasis; Lung 

tuberculosis; Bronchial cancer.  

 

 

* Bệnh viện 103 

Phản biện khoa học: PGS. TS. Đặng Ngọc Hùng 

Đặt vấn đề 

 

Ho ra máu (HRM) là một cấp cứu thường gặp trong chuyên khoa lao và bệnh phổi. ở 

Việt Nam, theo nghiên cứu của Hoàng Minh (1996), HRM chiếm 63,96% bệnh nhân 

(BN) vào Khoa Hồi sức cấp cứu tại Viện Lao và Bệnh phổi Trung ương [1]. Nguyên 

nhân HRM rất đa dạng, bao gồm cả các bệnh của phế quản, nhu mô phổi và cả những 

bệnh lý khác ngoài phổi (bệnh lý tim mạch, toàn thân .v.v.) [9, 10]. ở nước ta, nguyên 

nhân HRM gặp chủ yếu là lao phổi, giãn phế quản, ung thư phế quản    [1, 2]. Điều trị 

cấp cứu HRM bao gồm cấp cứu nội khoa và ngoại khoa: cấp cứu nội khoa chủ yếu là 

dùng thuốc co mạch, thuốc làm chậm quá trình tiêu cục máu đông, truyền máu, nội soi 

phế quản cầm máu tại chỗ.v.v. Tuy nhiên các biện pháp điều trị này chỉ cầm máu tạm 

thời và rất khó khăn trong trường hợp HRM nặng đe doạ tính mạng BN và HRM tái 

phát. Điều trị ngoại khoa HRM là một can thiệp nặng nề và khó thực hiện khi điều kiện 

BN không cho phép [1, 6, 7]. GTĐMPQ điều trị HRM là một kỹ thuật can thiệp mạch đã 

được thực hiện từ thế kỷ trước, nhưng hiện nay kỹ thuật này vẫn được áp dụng phổ biến  

trong điều trị HRM bởi hiệu quả cầm máu cao hơn các biện pháp cầm máu nội khoa, 

quá trình can thiệp trên BN nhẹ nhàng, ít tai biến và quan trọng là tránh được can thiệp 

ngoại khoa ở BN  HRM  [2, 8, 10]. Từ năm 2003, chúng tôi đã thực hiện kỹ thuật 

GTĐMPQ để điều trị HRM tại Bệnh viện 103. Đề tài này được thực hiện với mục tiêu: 

Tìm hiểu đặc điểm ho ra máu ở một số bệnh phổi - phế quản và đánh giá kết quả 

bước đầu gây tắc động mạch phế quản điều trị ho ra máu. 

 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

1. Đối tượng nghiên cứu.  

36 BN được chẩn đoán xác định là HRM do lao phổi, GPQ và UTPQ, trong đó nam 30, 

nữ 6, tuổi trung bình 47,8 ± 20,29, điều trị tại Khoa Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện 103 từ 

tháng 1- 2005 – 7-2006. 



BN được xác định là HRM do lao phổi dựa vào lâm sàng và hình ảnh X quang  gợi ý, 

soi AFB đờm (+). BN được xác định là HRM do UTPQ dựa vào lâm sàng và hình ảnh X 

quang gợi ý, chẩn đoán tế bào, mô bệnh qua nội soi sinh thiết (+). BN được xác định là 

HRM do GPQ dựa vào lâm sàng và hình ảnh X quang phổi  chuẩn gợi ý, chụp cắt lớp vi 

tính lồng ngực có hình ảnh GPQ.  

Tất cả BN đều được điều trị HRM bằng nội khoa theo phác đồ thống nhất tại Khoa 

Lao và Bệnh phổi - Bệnh viện 103 ngay khi vào viện và không hết HRM mới tiến hành 

GTĐMPQ. Loại trừ các BN HRM có chống chỉ định với chụp động mạch phế quản.  

2. Phương pháp nghiên cứu.  

- Nghiên cứu mô tả, cắt ngang, tiến cứu. 

- Nghiên cứu lâm sàng: thời gian mắc bệnh, thời gian HRM, mức độ HRM. 

- Gây tắc động mạch phế quản điều trị ho ra máu: 

+ Chụp ĐMPQ: BN đều được chụp ĐMPQ bằng máy tăng sáng truyền hình của hãng 

Simazhu (Nhật Bản) và máy chụp mạch kỹ thuật số xoá nền loại Philips Tntegris Allura 

9F tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện 103 theo quy trình thống nhất: Chọc kim 

qua động mạch đùi, luồn catheter vào ĐMPQ, bơm cản quang (Telebrex) chụp ĐMPQ. 

Phân tích và đánh giá các thay đổi bệnh lý của ĐMPQ theo tiêu chuẩn của Remy J. và 

CS (1980) [10]. 

+ GTĐMPQ theo quy trình của Remy J. và CS (1980) [10]: dùng chất gây tắc là hạt 

polyvinyl (Contour) kích cỡ 350m của hãng Boston Scientific Cork Ltd và spongel của 

hãng Johnson (Hoa Kỳ) bơm vào ĐMPQ bệnh lý cho đến khi tắc hoàn toàn động mạch. 

Chiếu hoặc chụp lại không còn hình ảnh ĐMPQ vừa gây tắc và kết thúc thủ thuật.  

- Đánh giá kết quả GTĐMPQ điều trị HRM: theo 3 mức.                 

. Tốt: BN hết HRM ngay sau GTĐMPQ và không tái phát HRM trong thời gian ≤  1 

tuần. 

. Trung bình: BN hết HRM ngay sau GTĐMPQ và có tái phát HRM nhẹ, sau đó hết 

HRM bằng điều trị nội khoa trong thời gian ≤ 1 tuần. 

. Kém: BN không hết HRM sau GTĐMPQ hoặc có tái phát HRM và không hết HRM 

khi điều trị nội khoa trong thời gian ≤ 1 tuần. 

+ Đánh giá các tai biến, biến chứng sau GTĐMPQ: theo dõi các triệu chứng như sốt, 

đau ngực. v. v. trong vòng 1 tuần sau GTĐMPQ. 

- Xử lý số liệu: nhập số liệu và xử lý bằng phần mềm Epi.info 6.0. 

 1. Đặc điểm ho ra máu ở BN nghiên cứu. 

 



Nguyên nhân HRM do GPQ chiếm tỷ lệ cao nhất (63,89%), tiếp đến UTPQ (25%), 

HRM do lao chỉ chiếm 11,11%. 

Bảng 1:  Mức độ HRM. 

 Nguyên nhân HRM 

 

 

Mức độ HRM 

n (%) 

Lao phổi (n=4) GPQ (n=23) UTPQ (n=9) 

Nhẹ 

Trung bình 

Nặng 

0 

2 (50%) 

2 (50%) 

13 (56,52%) 

6 (26,09%) 

4 (17,39%) 

7 (77,78%) 

1 (11,11%) 

1 (11,11%) 

Tổng 4 (11,12%) 23  (63,88%) 9 (25%) 

 

* ở BN UTPQ và GPQ gặp chủ yếu HRM nhẹ (56,52 – 77,7%). ở BN lao phổi gặp 

HRM mức trung bình và nặng như nhau (50%) và không gặp HRM nhẹ.  

 

2. Kết quả GTĐMPQ điều trị HRM. 

GTĐMPQ điều trị HRM ở BN lao phổi, GPQ và UTPQ đều đạt kết quả tốt và trung 

bình, trong đó kết quả tốt 77,78% (p < 0,05). 

Bảng 2: Kết quả GTĐMPQ điều trị HRM theo nguyên nhân. 

Nguyên nhân 

HRM 

Kết quả 

n (%) 

Lao phổi GPQ UTPQ 

Tốt 2 (50%) 19 (82,61%) 7 (77,78%) 

Trung bình 2 (50%) 4 (17,39%) 2 (22,22%) 

Kém 0 0 0 

Tăng 4 (11,12%) 23 (63,18%) 9 (25%) 

* ở nhóm BN  GPQ và UTPQ, kết quả GTĐMPQ điều trị HRM tốt chiếm đa số 

(77,78 – 82,61%), ở nhóm lao phổi kết quả tốt và trung bình tương đương nhau (50%)            

(p < 0,05). 

Bảng 3: Kết quả GTĐMPQ điều trị HRM theo thay đổi hình thái ĐMPQ. 



                              

Thay đổi    

                      hình 

thái ĐMPQ 

Kết quả 

n (%) p 

Giãn cuống 
Giãn cuống + thay đổi 

phân bố 

Tốt (n=28) 13 (92,85%) 15 (71,42%) 

< 0,05 

Trung bình (n=8) 1 (7,15%) 7 (28,58)% 

Kém (n=0) 0 0  

 

* Kết quả GTĐMPQ đều tốt ở các hình thái biến đổi ĐMPQ (71,42-92,85%), nhưng 

ở BN có biểu hiện giãn cuống ĐMPQ thì kết quả tốt chiếm tỷ lệ rất cao (92,85%) với               

p < 0,05. 

 

Bảng 4: Một số biểu hiện lâm sàng không mong muốn sau GTĐMPQ điều trị HRM. 

 

Biểu hiện lâm sàng 

 

Thời gian (ngày) 

n (%) 

p 
Sốt Đau ngực 

≤ 3 5 (13,89%) 19 (52,78%) 

< 0,05 > 3 0 4 (11,11%) 

Tổng 5 (13,89%) 23 (63,88%) 

 

* Sau GTĐMPQ có một số biểu hiện lâm sàng không mong muốn trong vòng 3 ngày 

đầu tiên như sốt (13,89%), đau ngực (52,78%), riêng đau ngực kéo dài trên > 3 ngày gặp 

ở 11,11% BN. Tuy nhiên các triệu chứng này giảm và hết khi điều trị thuốc, không gây 

nguy hiểm cho BN. 
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Bàn luận 

1. Đặc điểm ho ra máu. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy HRM do GPQ chiếm tỷ lệ cao nhất (63,88%), tiếp đến UTPQ 

(25%), HRM do lao chỉ chiếm 11,12% (biểu đồ 1). ở BN UTPQ và GPQ gặp chủ yếu HRM 

nhẹ (56,52 - 77,7%), BN lao phổi gặp HRM trung bình và nặng như nhau (50%) và không gặp 

HRM nhẹ (bảng 1). Hoàng Minh (1996) thấy nguyên nhân HRM do lao phổi chiếm tỷ lệ hàng 

đầu trong các nguyên nhân HRM vào cấp cứu tại Viện Lao và Bệnh phổi Trung ương, tiếp đến 

là do GPQ [1]. Murray J. F. (2000) thấy ở Hoa Kỳ nguyên nhân HRM do GPQ đứng đầu, tiếp 

đến là UTPQ, trong đó đa số BN là HRM mức độ nhẹ [9]. Trong nghiên cứu nguyên nhân 

HRM do GPQ chiếm đa số, có thể BN GPQ thường có HRM tái diễn nhiều lần nên chúng tôi 

lựa chọn là đối tượng chính để điều trị GTĐMPQ. 

2. Kết quả GTĐMPQ điều trị ho ra máu. 

* GTĐMPQ điều trị HRM ở BN lao phổi, GPQ và UTPQ đều đạt kết quả tốt   và trung 

bình, trong đó kết quả tốt 77,78% (p < 0,05) (biểu đồ 2). Dư Đức Thiện (2001) thấy kết quả điều 

trị cầm máu tạm thời HRM của GTĐMPQ đạt 100% và kết quả điều trị lâu dài đạt 91% [2]. 

Hansell, D. M. (1995) thấy hiệu quả của GTĐMPQ điều trị HRM đạt 75 – 90% [5]. Kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi tương tự như nhận xét của các tác giả trên.  

* Kết quả GTĐMPQ điều trị HRM do GPQ và UTPQ bước đầu cho thấy kết quả tốt chiếm 

đa số (77,78 – 82,61%). 

* GTĐMPQ điều trị HRM ở BN lao phổi đạt tốt và trung bình tương đương nhau (50%) (p 

< 0,05) (bảng 2). Dư Đức Thiện (2001) cũng nhận thấy hiệu quả GTĐMPQ điều trị HRM ở 

BN lao phổi thấp hơn so với BN GPQ [2]. Như vậy, kết quả điều trị HRM do lao có thể còn 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như dùng thuốc chống lao, thời gian điều trị. v. v. 

* GTĐMPQ đều đạt kết quả tốt ở các hình thái biến đổi ĐMPQ (71,42 – 92,85%), nhưng ở 

BN có biểu hiện giãn cuống ĐMPQ thì kết quả tốt chiếm tỷ lệ cao nhất (92,85%) (p < 0,05) 

(bảng 3). Theo Rémy, J. và CS (1990), ở BN có kiểu biến đổi hình thái ĐMPQ phối hợp thì 

GTĐMPQ khó hơn bởi chúng thường có nhánh nối với nhiều nguồn động mạch khác, cho nên 

kết quả GTĐMPQ để cầm máu thường thấp hơn so với BN chỉ giãn cuống ĐMPQ [10]. Do 

vậy, trên lâm sàng để đạt hiệu quả GTĐMPQ cao nên dùng cả spongel và hạt polyvinyl để gây 

tắc cả phần cuống và phần ngoại vi của ĐMPQ. 

* Các biểu hiện lâm sàng không    mong muốn sau GTĐMPQ trong vòng 3 ngày đầu tiên 

như sốt (13,89%), đau ngực (52,78%), riêng đau ngực kéo dài trên > 3 ngày còn gặp ở 11,12% 

BN, nhưng các biểu hiện này giảm và hết khi điều trị bằng thuốc và không gặp các biến chứng 

gây nguy hiểm (bảng 4). Kết quả này cũng tương tự như nhận xét của các tác giả          [2, 5, 

10].  
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Kết luậN 

 

Từ kết quả nghiên cứu, bước đầu chúng tôi nhận thấy kết quả như sau:  

- ở BN UTPQ và GPQ gặp chủ yếu HRM nhẹ (56,52 - 77,7%), ở BN lao phổi gặp HRM 

trung bình và nặng như nhau (50%).  

- GTĐMPQ điều trị HRM đạt kết quả tốt 77,78%, trung bình 22,22% và không có BN nào 

điều trị thất bại. Kết quả GTĐMPQ điều trị HRM ở BN GPQ và UTPQ cao hơn so với BN lao 

phổi (77,78 - 82,61% so với 50%). GTĐMPQ đạt kết quả cao nhất ở những BN có biểu hiện 

giãn cuống ĐMPQ (92,85%).  

- Sau GTĐMPQ, sốt (13,89%), đau ngực (52,78%), riêng đau ngực kéo dài trên > 3 ngày 

còn gặp ở 11,12% BN. Không gặp các biến chứng nguy hiểm.  

Như vậy, GTĐMPQ điều trị HRM là thủ thuật an toàn. 
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